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TOM TAT

Nghién ctru anh hwéng cuia viéc siv dung té hop zeolit - polime dén sinh trwéng va niang suét
ngd NK 66 dwoc tién hanh & vu xuan 2009 tai khu thi nghiém Trwong Pai hoc Néng nghiép Ha Néi. Thi
nghiém dwoc bd tri véi 9 cong thirc gdm: Déi chirng, bbé sung kém va bd sung kém két hop véi vat
lidu. Cac cong thirc dwoe bd tri ngau nhién v&i 3 13n nhéc lai, dién tich mdi 6 thi nghiém 13 10 m?. Két
qua chi ra ring tai moi thoi diém nghién ciru, véi nhirng cong thirc cé bd sung vat liéu thi do am dat
ludén dwec duy tri cao hon cac cong thirec khong cé vat liéu, dong thei, khi bé sung kém véi ham
Iwong cao thi cay ciing khong bi ngd doc do vat liéu cé kha ning hap thu va diéu tiét kim loai.

T khoéa: Cay ngo, kém, polime hap phu nwérc, zeolit.

SUMMARY

A study on the effects of zeolite-polymer on the growth and yield of maize NK 66 was

Key words: Maize, zeolite, zinc, water-absorbing polymer.

1. DAT VAN DE

Theo Dinh Thé Léc va cs. (1997),
Hansson va Mattsson (2002), Masaharu
Murakami va Noriharu (2009), ngé la cay
luong thuc duge gieo trong rong khip trén
thé gidi, nhiéu nhat tai chau M§. Chi riéng
Hoa Ky, san lugng ngd dat khoang 270 triéu
tan/nidm chi€m gan mdt nta san luong
chung ctia thé giéi. Ngoai ra con c6 cic nudc
san xudt ngd hang ddu khac nhu Trung
Quéc, Brasil, Mexico, Argentina, An Do,
Phap, Indonesia, Nam Phi va Italia. San
lugng ngd toan thé giéi nam 2003 dat trén
600 triéu tdn, hon ca lda va lda mi. Nam
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2004, gin 33 triéu ha ngd da dudge gieo trong
trén khap thé gidi, v6i gia tri khoang trén 23
ty USD. Nong dan ua chudng cac gidbng ngd
lai ghép c6 ning sudt cao hon so vdi cac
giong ngd thong thuong do c6 uu thé giéng
lai.

Ngbé la mot loai thiic 4n vua giau dinh
dudng, via c6 gia tri y hoc. Thanh phan
ctia ngd nguyén hat bao gom nhiéu sinh té
tu nhién nhém B nhu B1, B2, B6, niacin,
flagellat, abscisin, protein, lysin,
tryptophan, serin, threonin va mot s6
khoang chit cAn thiét khac cho co thé.
Trong ngd con chtia nhiéu axit béo va axit
khéng no nén cé tic dung bao vé nio bo va
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giam lugng md trong mau. Dic biét, lugng
axit glutamic trong ngd rit cao, c6 tac dung
kich thich cidc t& bao ndo khong ngiing
chuyén dong va trao d6i théng tin.

Dinh Thé Loc va cs. (1997), Hoang Minh
Tan (2000) cho biét, ngd 1a mot loai cAy ua 4m,
trong su6t thoi gian sinh trudng ciy ngd yéu
cau d6 4m trong khoang 70 - 85%. Néu d6 4m
nam ngoai giéi han trén sé lam giam nang
sudt ngd tir 9 - 32%. Mudn tao ra mot gam chat
kho trong cAy ngd, can khoang 390 g nuéc.

Theo Duong Van Dam (1994), Vi Vin
Nhan (1991), Harris va cs. (2007), kém thé
hién vai tro sinh 1y 6 nhiéu mat. Trong céc
qua trinh oxi héa - khii, kém c6 vai trd quan
trong tham gia vao thanh phan cta nhiéu
men metallo - enzimes carbonic, anhydrase,
anxohol dehydrogenase, tham gia vao qua
trinh trao déi protein, hydratcacbon, photpho,
téng hop vitamin, cac chét sinh trudng, giip
cho viéc ting cuong kha ning st dung dam va
lan trong cay. Thiéu kém sé& ph4 v qué trinh
trao d6i hydratcacbon kim ham su tao dudng
saccarozd, tinh bot, diép luc. Kém can thiét
cho cac cay lady hat, thiéu kém, hat khong
hinh thanh duge. Thigu kém c6 thé lam giam
ning sut téi 50% ma khong biéu hién triéu
chiing gi. Trong truong hgp ciy thiéu kém
ning, triéu chtng thiéu hut dinh dudng sé
xuột hiộn chu yộu § cac 14 truộng thanh hoan
toan, thuong 1a 14 thd hai va tha ba tit trộn
xudng. Trộn cdy ngd nộu thi€u kém thi 14 sộ
c6 tit mdt soc vang nhat dén mot dai cac mo
mau tring hodc vang véi cac soc dd tia gitia
gan va mép 14, xay ra chi yéu 6 phan dudi
ctua la. Tuy nhién, ranh gidi gitta dinh dudng
va ngd doc rat hep, ham lugng cac nguyén to
trong dat dugc coi 12 ham lugng giy ddc néu
né lam giam nang suit cay trong khoang 10%
hoac 14 dan dén ham luogng clia nguyén t6 nay
vUugt qui ngudng giéi han cho phép déi véi
noéng san. Ham lugng kém trong dat qua cao
sé gay doc cho cdy. Biéu hién giy doc cua
kém la 14 da vang va chét hoai dau 14, da
gitta gan 14 non, cAy phéat trién kém. Nghién
ctiu nay tién hanh khao sat kha niang cung
cép, diéu tiét kém va kha nang giii 4m caa to

hop vat liéu zeolit - polime d6i véi sinh
truéng va nang suit giong ngdé NK66.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién ctiu

Vat liéu nghién ctu la zeolit NaX duge
téng hop tit ngudn silic sinh hoc duge thiy
phan ti v6 trdu va polime trucong nd dudc
téng hdp trén co sé axit acrylic véi chét tao
Iuéi N, N'—metylen bis acryamit (Anuradha
va cs., 1997; Fujimaru Hirotama, 2007; Tran
Thi Nhu Mai va Nguyén Thi Héng Hanh,
2009, 2010).

Déi tugng tng dung 1a cay ngd NK66
(duge cung cdp bdi Coéng ty c¢6 phan Giong
cay Néng Tin) trong trén dat phu sa séng
Héng trung tinh, it chua, khéng boi hang
nam tai khu thi nghiém Khoa Tai nguyén va
Moéi truong - Truong Dai hoc Néng nghiép
Ha Néi vao vu xuén 2009.

2.2. Ngi dung nghién citu

Khéo sat su sinh trudng va phat trién
cua ciy ngd trén dat khong bo sung va cé bd
sung kém dudi su diéu tiét cta t6 hop vat
liéu zeolit-polime.

2.3. Phuong phap nghién ctu

- Thi nghiém trén cdy ngdé NK66. Dién
tich méi 6 thi nghiém 14 10 m? Thi nghiém
dudc b6 tri véi 9 cong thic dat trong.

Coéng thtic 1 (M01): Déi chiing

Cong thiic 2 (M1): 2 g kém

Céng thic 3 (M2): 4 g kém

Cong thiic 4 (M3): 8 g kém

Cong thiic 5 (M4): 10 g kém

Cong thic 6 (VL1): Vat liéu + 2 g kém

Céng thic 7 (VL2): Vat liéu+ 4 g kém

Céng thic 8 (VL3): Vat liéu + 8 g kém

Cong thiic 9 (VL4): Vat liéu + 10 g kém

Céc cong thiic c6 bs sung vat liéu, giam
10% lugng phan bén. Mat do trong 70x 25 cm.
Vat liéu dugc dua vao dat cung véi qua trinh
bén 16t. Tién hanh lap lai 3 1an. Theo dai su
sinh trudng va phat trién cta cay. Ly maiu
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d4t dé phan tich 3 1an: DAt nén, mau dat 14y
lan 1 khi cay dudc 7 - 9 1a that (30 ngay sau
gieo), mau dat lan 2 1ay khi thu hoach.
3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. K&t qua do d6 Am tuyét doi ctia dat (%)
D6 4m cua dit nén khoang 22%. So
sanh d6 4m cta cic cong thic thi nghiém
dudc bé sung vat liéu véi cac cong thic
khong c6 vat liéu thay rang véi cing ché @6
tudi nude nhu nhau, trong cac thoi diém 14y
mau phan tich, d6 4m cta cac coéng thiic cb
vat liéu luén cao hon cac céng thic khéng co
vat liéu. Do vat liéu 1a su t6 hop zeolit-
polime truong nd c6 kha ning hap phu nuéc
va giti nuéc nén khi tu6éi nuéc cho cay,
polime s& hap phu mét phan vao bén trong
cdu trdc cua né va giai phéng dan ra cho
cay st dung. Nhu vay sé tranh dugc sy mat
nudc do bay hoi, tiét kiém dudc nude tuéi,
giam coéng chim séc (Bang 1).

3.2. Két qua do pH cua dat

Gia tri pH cac mau dat trong cac lan
phan tich thay d6i khong dang ké. Vat liéu
zeolit-polime b6 sung vao d4t khong lam anh
hudéng dén pH dat (Bang 2).
3.3. K&t qua do Zn trong dat va hat

Két qua phan tich ham lugng kém trong
dat va hat cho thdy, véi cong thtc MO1
khéng bé sung vat liéu va vi lugng, kém
trong d4t nam trong ngudng trung binh thap,

ham luong kém tong s6 khoang 26 mg/kg
dat, kém dé tiéu 5,61 mg/kg. Theo thoi gian,
cay hut vi luong dé phat trién thi lugng kém
trong dat giam dan (Bang 3).

Cac cong thic M1, M2, M3, M4 va VL1,
V12, VL3, VL4 dudc bd sung vi lugng kém, do
vay ham lugng kém tong s6 trong dit cao
hon so véi MO1. Cac mau M1, M2, M3, M4
ham lugng kém trong dat ndm trong ngudng
trung binh dén cao 41,86 - 118,26 mg/kg, sau
mua vy, ham lugng kém giam nhanh do cay
hit truc tiép, do bi rta tréi bdi nudec mua,
nuéc tudi. Lugng kém trong hat & cac mau
M3, M4 do bi hap thu truc tiép kém trong
dat v6i ham lugng cao nén kém tich liy
trong hat cao 45,81 va 57,95 mg/kg.

Cac mau cb vat litu zeolit-polime, ham
lugng kém trong dat giam cham do vat liéu c6
kha ning hap phu nén kém dugc tich liy lai
trong dit, tranh dugc sy rua troi, kém duge
nha dan theo can bang ion trong d4t, theo nhu
ciu st dung ctia cdy. Nhu vay, duéi su diéu
tiét cta vat liéu, cay sé hap thu dan dan ham
Iugng kém trong d4t, nén véi ham lugng kém
cao ciing khong gay ngd doc cho cay trong, két
qué nay cling phu hop véi cac s6 liéu do ham
lugng kém trong hat ngd va két qua do dac
cac chi tiéu sinh trudng, ning suit ngé.

Bang 1. D6 Am tuyét d6i cha dat

Cong thirc Dt nén DAt an 1 Dat lan 2
MO1 21,28 22,26 21,48
M1 22,25 21,65 21,32
M2 22,36 21,82 22,08
M3 21,34 22,41 22,43
M4 20,21 22,19 23,02
VL1 21,56 37,26 29,96
VL2 22,57 36,74 29,70
VL3 21,89 36,39 29,82
VL4 20,68 36,68 30,08

Bang 2. Két qua do pH cua dat

Cong thirc DAt nén DAt lan 1 DAt lan 2
MO1 7,15 7,40 7,32
M1 7,25 7,14 7,24
M2 7,14 717 7,31
M3 7,14 7,21 7,12
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M4
VL1
VL2
VL3
VL4

7,10
7,28
7,32
7,21
7,08

7,16
7,32
7,25
7,11
724

7,31
7,25
7,14
7,19
7,17

Bang 3. Két qua do Zn tong s6, Zn dé tiéu trong dat va Zn trong hat (mg/kg)

Cong thire , D’ét nén _ , D.jé\t 1&n 1 _ ) Dét lan 2 _ Hat
Zn tong sO Zn dé tiéu Zn tong sO Zn dé tiéu Zn tong sO Zn dé tiéu
MO1 26,21 5,61 24,13 4,47 14,35 3,29 12,16
M1 26,13 5,48 41,86 11,28 27,56 7,56 14,73
M2 26,12 5,47 59,81 27,41 31,76 9,98 32,56
M3 26,14 5,60 101,17 43,67 65,09 15,04 45,81
M4 26,13 5,61 118,26 58,15 74,18 17,63 57,25
VL1 26,12 5,47 43,72 11,07 36,60 8,25 18,37
VL2 26,14 5,49 60,79 25,83 50,97 16,34 20,65
VL3 26,12 5,60 102,32 42,94 79,64 22,16 21,78
VL4 26,13 5,61 120,67 55,38 95,15 31,09 22,25

Bang 4. Kha nang sinh trudng cua giong ngé NK66 & cac cong thitc thi nghiém

Tile Chiéu cao cay (cm)
Cong thirc nay mam 3414 7914 Tré cor Thu
(%) (14 ngay sau gieo) (30 ngay sau gieo) (50 ngay sau gieo) hoach
MO1 87,33 25,8 92,7 208,4 2145
M1 92,26 26,3 93,5 210,8 216,7
M2 89,26 26,5 88,2 207,7 212,4
M3 64,06 25,4 83,4 202,1 209,8
M4 51,10 22,9 79,5 189,6 201,4
VL1 98,03 26,6 93,9 208,6 217,3
VL2 97,43 26,8 95,2 210,7 219,5
VL3 97,90 26,7 94,5 211,2 218,7
VL4 96,20 26,9 941 211,4 219,6
Bang 5. Cac y&€u t6 cAu thanh ning suat ngo & cac cong thirc thi nghiém
Cong §6 thộg Buong Crliộu dai sộ sộ6 P 1000 Nộing Sliột Nang suột
thoe  0aP/ daibap  kinhbap  dudichudt hang/bép hat/ hat ly thuyét thue thu
cay (cm) (cm) (cm) hang (9) (kg/ha) (kg/ha)
MO1 1,04 19,55 4,01 2,42 14,1 30,4 218 5886,94 5672,25
M1 1,06 21,18 4,50 1,72 14,6 34,4 219 6995,39 6784,76
M2 1,03 22,03 4,48 1,91 14,7 32,4 205 6092,57 5896,53
M3 1,01 20,15 4,31 2,33 13,7 30,4 215 5426,31 5503,81
M4 0,99 20,01 4,23 2,56 13,9 30,6 218 5507,81 5298,26
VL1 1,06 21,56 4,52 1,24 14,5 36,5 274 9222,92 8892,58
VL2 1,06 22,47 4,55 1,40 14,6 37,6 282 9845,70 9316,64
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VL3 1,06 22,59 4,61 1,62
VL4 1,05 22,94 4,59 1,61
CV%

LSDo.s

14,4 37,2 273 9300,90 8994,19

14,7 37,7 272 9496,59 8873,05
1,5 1,0

201,73 127,58

3.4. Kha nang sinh trudéng va nang suat
ngo NK66

Két qua 6 bang 4, 5 cho thiy, su sinh
trudng va ning suit ctua gidng ngd NK66 co
su khac biét dang ké giita cac cong thiic. 0
cac cong thic M1, M2 bén bs sung kém véi
lugng thich hgp nén cAy phat trién tot, ty lé
hat nay mam cao, cac chi tiéu sinh trudng
phat trién tét. Céng thic M3, M4 véi lugng
kém trong dat cao, tuy chua vugt ngudng cho
phép d61 v6i ham lugng kém trong dat nong
nghiép 1a 200 mg/kg nhung buéc dau da co
biéu hién su ngd doc d6i véi cay, lam mat can
bing dinh dudng trong ciy, giam ty 1é nay
mAm, 14 da vang, hoai ti, cAy phat trién
kém, ning suit bap va hat thap.

O cong thic VL1, VL2, VL3, VL4 gitnhg
ngd NK 66 c6 chat lugng tét hon, ty 1é hat
nay mam 98%, chiéu cao ciy phat trién déu,
ning sudt cao hon so véi cong thtic doi
ching. Vé khéi lugng hat va chat lugng hat,
do duge b6 sung vat liéu zeolit-polime c6 kha
nang diéu tiét phan bén, d6 4m va vi lugng,
diéu hoa moéi can bang vat chat, dinh dudng
va do 4m trong dit tao diéu kién thuan lgi
dé cay phat trién nén & cong thic VL3, VL4
mac du duge bén vé1l ham lugng kém cao va
lugng phan bén giam di 10% nhung ciing
khong gay ngd doc cho cdy, cdy van sinh
trudng va cho ning suit tot va chit lugng
hat t6t (Tran Thi Nhu Mai va Nguyén Thi
Héng Hanh, 2010).

Nhu vay, cac két qua thi nghiém cho
thdy nhiing céng thic bén kém véi ham
lugng cao khong b6 sung vat liéu thi cay sé
hap thu truc tiép gay ngd doc cho cay. Con
cac cong thiic c6 b6 sung zeolit-polime, dudi
su diéu tiét ctia vat liéu hap thu va nha vi
lugng theo nhu ciu cla ciy, theo can bang
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ion trong dit nén mac du duge bén véi ham
lugng cao ciing khéng gy ngd doc cho cay.

Viéc st dung polime dé lam chét giit 4m
cho cay trong da dudc cac nudc phat trién
nghién ctiu va tng dung. Két qua cho thay,
polime giup giit Am cho d4t tao diéu kién ban
dau gitip hat ndy mam tét, gitp cho ciy phat
trién binh thudng, déng thdi cung cip, bd
sung vi lugng can thiét cho cdy thic ddy qua
trinh sinh trudng sinh dudng gép phan nang
cao ning suit.

Nghién ctiu nay st dung két hop zeolit-
polime dé nang cao hiéu qua diéu tiét ciia hé
vat liéu. Polime c6 kha ning hap phu nuéc,
vi lugng nhdm duy tri d6 &m cho d4t, cung
cdp chat dinh dudng gitp hat ndy mam tét,
ting khi ning s6ng sét clia cAy trong giai
doan d4u phat trién. Zeolit 1 vat liéu vi mao
quan, c6 kha niang hap phu t6t cac vi lugng,
phan bén, tang cudng do xop cua dat, gitp ré
cay phat trién. Viéc st dung vat liéu trén da
dem lai nhiéu tinh ning uwu viét: viia c6 kha
nang cung cap nudc va vi lugng cho cay déng
thoi gitdp cay hap phu tot phan bén, cac chat
dinh dudng.

Két qua nghién ctu ciing chi ra ring vi
lugng kém c6é anh hudng tich cuc dén su phat
trién va ning sudt ngd. Cac coéng thic dude
b6 sung kém vé6i ham lugng phu hop cho hiéu
qua sinh trudng va nang suit cao hon so véi
cong thtic doi chiing, phu hgp véi cac nghién
ctiu ctia Duong Van Dam (1994) va Vi Vin
Nhan (1991) da dua ra. Cac cong thtic bo
sung kém v6i ham ludng cao, duéi su diéu
tiét ctia vat liéu da h&p phu céc ion kém lén
trén ciu tric cua vat liéu va nha dan dan ra
moi truong bén ngoai theo nhu cau st dung
cta cay va theo can bang ion trong dat gidp
cho cay hap thu t&t nén khéng bi ngod doc.

4. KET LUAN
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Khao sat anh hudng cta vat liéu zeolit-
polime t6i su sinh trudng va ning suidt ciy
ngd. Két qua thi nghiém cho thay vat liéu
dudc b6 sung khong lam thay d6i pH cta dat,
d6 4m trong d&t c6 vat lidu luén duge duy tri
d mtc cao hon so véi cac cong thiic khéng c6
vat liéu. V6i cac cong thic khong co vat liéu,
khi ham lugng kém trong d4t cao, cAy hép
thu truc tiép gay ngd doc cho cay, lam gidm
ty 1é ndy mam cua hat, sinh trudng va ning
sudt déu giadm. Viéc st dung vat liéu zeolit-
polime cé tac dung rat rd rét doi véi sinh
trudng va phat trién caa cay trong: Ty 1é hat
nay mam, chiéu cao cdy, ning sudt hat déu
tang so v4i mau doi ching. Véi cac cong thiic
c6 bd sung vat liéu zeolit-polime, dudi su
diéu tiét ctia vat lidu, mac du duge bén kém
v6i ham lugng cao nhung cdy vAn phét trién
binh thuong va cho ning suat tot. Day la
mot huéng di méi cho nganh néng nghiép
nham khéc phuc han han, cai tao dit, nang
cao ning suit, chat lugng noéng san, tiét
kiém nudc tuéi, tiét kiém phan bén.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng tổ hợp zeolit - polime đến sinh trưởng và năng suất ngô NK 66 được tiến hành ở vụ xuân 2009 tại khu thí nghiệm Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí với 9 công thức gồm: Đối chứng, bổ sung kẽm và bổ sung kẽm kết hợp với vật liệu. Các công thức được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10 m2. Kết quả chỉ ra rằng tại mọi thời điểm nghiên cứu, với những công thức có bổ sung vật liệu thì độ ẩm đất luôn được duy trì cao hơn các công thức không có vật liệu, đồng thời, khi bổ sung kẽm với hàm lượng cao thì cây cũng không bị ngộ độc do vật liệu có khả năng hấp thu và điều tiết kim loại.


Từ khóa: Cây ngô, kẽm, polime hấp phụ nước, zeolit.


SUMMARY


A study on the effects of zeolite-polymer on the growth and yield of maize NK 66 was conducted in a field experiment at Hanoi University of Agriculture in Spring 2009. The experiment included control zinc supplementation and zinc supplementation in combination with the zeolite material. The treatments were arranged randomly with three replicates and plot size of 10 m2. Results indicated that supplemention with zeolite-polymer maintains higher soil moisture in comparison with the control. Moreover, the toxicity of high zinc concentration was nullified in combination with zeolite-polymer material.

Key words: Maize, zeolite, zinc, water-absorbing polymer.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Theo Đinh Thế Lộc và cs. (1997), Hansson và Mattsson (2002), Masaharu Murakami và Noriharu (2009), ngô là cây lương thực được gieo trồng rộng khắp trên thế giới, nhiều nhất tại châu Mỹ. Chỉ riêng Hoa Kỳ, sản lượng ngô đạt khoảng 270 triệu tấn/năm chiếm gần một nửa sản lượng chung của thế giới. Ngoài ra còn có các nước

sản xuất ngô hàng đầu khác như Trung Quốc, Brasil, Mexico, Argentina, ấn Độ, Pháp, Indonesia, Nam Phi và Italia. Sản lượng ngô toàn thế giới năm 2003 đạt trên 600 triệu tÊn, hơn cả lúa và lúa mì. Năm 2004, gần 33 triệu ha ngô đã được gieo trồng trên khắp thế giới, với giá trị khoảng trên 23 tỷ USD. Nông dân ưa chuộng các giống ngô lai ghép có năng suất cao hơn so với các giống ngô thông thường do có ưu thế giống lai.­u thế giống lai­u thế giống lai 

Ngô là một loại thức ăn vừa giàu dinh dưỡng, vừa có giá trÞgi¸ trị y học. Thành phần của ngô nguyên hạt bao gồm nhiều sinh tè tự nhiên nhóm B như B1, B2, B6, niacin, flagellat, abscisin, protein, lysin, tryptophan, serin, threonin và một số khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể. Trong ngô còn chứa nhiều axit béo và axit không no nên có tác dụng bảo vệ não bộ và giảm lượng mỡ trong máu. Đặc biệt, lượng axit glutamic trong ngô rất cao, có tác dụng kích thích các tế bào não không ngừng chuyển động và trao đổi thông tin. 

Đinh Thế Lộc và cs. (1997), Hoàng Minh Tấn (2000) cho biết, ngô là một loại cây ưa ẩm, trong suốt thời gian sinh trưởng cây ngô yêu cầu độ ẩm trong khoảng 70 - 85%. Nếu độ ẩm nằm ngoài giới hạn trên sẽ làm giảm năng suất ngô từ 9 - 32%. Muốn tạo ra một gam chất khô trong cây ngô, cần khoảng 390 g nước.


Theo Dương Văn Đảm (1994), Vũ Văn Nhân (1991), Harris và cs. (2007), kẽm thể hiện vai trò sinh lý ở nhiều mặt. Trong các quá trình oxi hóa - khử, kẽm có vai trò quan trọng tham gia vào thành phần của nhiều men metallo - enzimes carbonic, anhydrase, anxohol dehydrogenase, tham gia vào quá trình trao đổi protein, hydratcacbon, photpho, tổng hợp vitamin, các chất sinh trưởng, giúp cho việc tăng cường khả năng sử dụng đạm và lân trong cây. Thiếu kẽm sẽ phá vỡ quá trình trao đổi hydratcacbon kìm hãm sự tạo đường saccarozơ, tinh bột, diệp lục. Kẽm cần thiết cho các cây lấy hạt, thiếu kẽm, hạt không hình thành được. Thiếu kẽm có thể làm giảm năng suất tới 50% mà không biểu hiện triệu chứng gì. Trong trường hợp cây thiếu kẽm nặng, triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng sẽ xuất hiện chủ yếu ở các lá trưởng thành hoàn toàn, thường là lá thứ hai và thứ ba từ trên xuống. Trên cây ngô nếu thiếu kẽm thì lá sẽ có từ một sọc vàng nhạt đến một dải các mô màu trắng hoặc vàng với các sọc đỏ tía giữa gân và mép lá, xảy ra chủ yếu ở phần dưới của lá. Tuy nhiên, ranh giới giữa dinh dưỡng và ngộ độc rất hẹp, hàm lượng các nguyên tố trong đất được coi là hàm lượng gây độc nếu nó làm giảm năng suất cây trồng khoảng 10% hoặc là dẫn đến hàm lượng của nguyên tố này


vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép đối với nông sản. Hàm lượng kẽm trong đất quá cao sẽ gây độc cho cây. Biểu hiện gây độc của kẽm là lá úa vàng và chết hoại đầu lá, úa giữa gân lá non, cây phát triển kém. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát khả năng cung cấp, điều tiết kẽm và khả năng giữ ẩm của tổ hợp vật liệu zeolit - polime đối với sinh trưởng và năng suất giống ngô NK66.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Vật liệu nghiên cứu là zeolit NaX được tổng hợp từ nguồn silic sinh học được thủy phân từ vỏ trấu và polime trương nở được tổng hợp trên cơ sở axit acrylic với chất tạo lưới N, N’–metylen bis acryamit (Anuradha và cs., 1997; Fujimaru Hirotama, 2007; Trần Thị Như Mai và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2009, 2010).


Đối tượng ứng dụng là cây ngô NK66 (được cung cấp bởi Công ty cổ phần Giống cây Nông Tín) trồng trên đất phù sa sông Hồng trung tính, ít chua, không bồi hàng năm tại khu thí nghiệm Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vào vụ xuân 2009.


2.2. Nội dung nghiên cứu


Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô trên đất không bổ sung và có bổ sung kẽm dưới sự điều tiết của tổ hợp vật liệu zeolit-polime. 


2.3. Phương pháp nghiên cứu


- Thí nghiệm trên cây ngô NK66. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10 m2. Thí nghiệm được bố trí với 9 công thức đất trồng.


Công thức 1 (M01): Đối chứng


Công thức 2 (M1):  2 g kẽm


Công thức 3 (M2):  4 g kẽm


Công thức 4 (M3):  8 g kẽm


Công thức 5 (M4):  10 g kẽm

Công thức 6 (VL1):  Vật liệu + 2 g kẽm

Công thức 7 (VL2):  Vật liệu+ 4 g kẽm

Công thức 8 (VL3):  Vật liệu + 8 g kẽm

Công thức 9 (VL4):  Vật liệu + 10 g kẽm

Các công thức có bổ sung vật liệu, giảm 10% lượng phân bón. Mật độ trồng 70( 25 cm. Vật liệu được đưa vào đất cùng với quá trình bón lót. Tiến hành lặp lại 3 lần. Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây. Lấy mẫu đất để phân tích 3 lần: Đất nền, mẫu đất lấy lần 1 khi cây được 7 - 9 lá thật (30 ngày sau gieo), mẫu đất lần 2 lấy khi thu hoạch.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Kết quả đo độ ẩm tuyệt đối của đất (%)


Độ ẩm của đất nền khoảng 22%. So sánh độ ẩm của các công thức thí nghiệm được bổ sung vật liệu với các công thức không có vật liệu thấy rằng với cùng chế độ tưới nước như nhau, trong các thời điểm lấy mẫu phân tích, độ ẩm của các công thức có vật liệu luôn cao hơn các công thức không có vật liệu. Do vật liệu là sự tổ hợp zeolit-polime trương nở có khả năng hấp phụ nước và giữ nước nên khi tưới nước cho cây, polime sẽ hấp phụ một phần vào bên trong cấu trúc của nó và giải phóng dần ra cho cây sử dụng. Như vậy sẽ tránh được sự mất nước do bay hơi, tiết kiệm được nước tưới, giảm công chăm sóc (Bảng 1).


3.2. Kết quả đo pH của đất


Giá trị pH các mẫu đất trong các lần phân tích thay đổi không đáng kể. Vật liệu zeolit-polime bổ sung vào đất không làm ảnh hưởng đến pH đất (Bảng 2).


3.3. Kết quả đo Zn trong đất và hạt


Kết quả phân tích hàm lượng kẽm trong đất và hạt cho thấy, với công thức M01 không bổ sung vật liệu và vi lượng, kẽm trong đất nằm trong ngưỡng trung bình thấp,


hàm lượng kẽm tổng số khoảng 26 mg/kg đất, kẽm dễ tiêu 5,61 mg/kg. Theo thời gian, cây hút vi lượng để phát triển thì lượng kẽm trong đất giảm dần (Bảng 3). 


Các công thức M1, M2, M3, M4 và VL1, Vl2, VL3, VL4 được bổ sung vi lượng kẽm, do vậy hàm lượng kẽm tổng số trong đất cao hơn so với M01. Các mẫu M1, M2, M3, M4 hàm lượng kẽm trong đất nằm trong ngưỡng trung bình đến cao 41,86 - 118,26 mg/kg, sau mùa vụ, hàm lượng kẽm giảm nhanh do cây hút trực tiếp, do bị rửa trôi bởi nước mưa, nước tưới. Lượng kẽm trong hạt ở các mẫu M3, M4 do bị hấp thu trực tiếp kẽm trong đất với hàm lượng cao nên kẽm tích lũy trong hạt cao 45,81 và 57,95 mg/kg. 


Các mẫu có vật liệu zeolit-polime, hàm lượng kẽm trong đất giảm chậm do vật liệu có khả năng hấp phụ nên kẽm được tích lũy lại trong đất, tránh được sự rửa trôi, kẽm được nhả dần theo cân bằng ion trong đất, theo nhu cầu sử dụng của cây. Như vậy, dưới sự điều tiết của vật liệu, cây sẽ hấp thu dần dần hàm lượng kẽm trong đất, nên với hàm lượng kẽm cao cũng không gây ngộ độc cho cây trồng, kết quả này cũng phù hợp với các số liệu đo hàm lượng kẽm trong hạt ngô và kết quả đo đạc các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất ngô.


		 Bảng 1. Độ ẩm tuyệt đối của đất


Công thức

		Đất nền

		Đất lần 1

		Đất lần 2



		M01

		21,28

		22,26

		21,48



		M1

		22,25

		21,65

		21,32



		M2

		22,36

		21,82

		22,08



		M3

		21,34

		22,41

		22,43



		M4

		20,21

		22,19

		23,02



		VL1

		21,56

		37,26

		29,96



		VL2

		22,57

		36,74

		29,70



		VL3

		21,89

		36,39

		29,82



		VL4

		20,68

		36,68

		30,08





Bảng 2. Kết quả đo pH của đất


		Công thức

		Đất nền

		Đất lần 1

		Đất lần 2



		M01

		7,15

		7,40

		7,32



		M1

		7,25

		7,14

		7,24



		M2

		7,14

		7,17

		7,31



		M3

		7,14

		7,21

		7,12



		M4

		7,10

		7,16

		7,31



		VL1

		7,28

		7,32

		7,25



		VL2

		7,32

		7,25

		7,14



		VL3

		7,21

		7,11

		7,19



		VL4

		7,08

		724

		7,17





Bảng 3. Kết quả đo Zn tổng số, Zn dễ tiêu trong đất và Zn trong hạt (mg/kg)


		Công thức

		Đất nền

		Đất lần 1

		Đất lần 2

		Hạt



		

		Zn tổng số

		Zn dễ tiêu

		Zn tổng số

		Zn dễ tiêu

		Zn tổng số

		Zn dễ tiêu

		



		M01

		26,21

		5,61

		24,13

		4,47

		14,35

		3,29

		12,16



		M1

		26,13

		5,48

		41,86

		11,28

		27,56

		7,56

		14,73



		M2

		26,12

		5,47

		59,81

		27,41

		31,76

		9,98

		32,56



		M3

		26,14

		5,60

		101,17

		43,67

		65,09

		15,04

		45,81



		M4

		26,13

		5,61

		118,26

		58,15

		74,18

		17,63

		57,25



		VL1

		26,12

		5,47

		43,72

		11,07

		36,60

		8,25

		18,37



		VL2

		26,14

		5,49

		60,79

		25,83

		50,97

		16,34

		20,65



		VL3

		26,12

		5,60

		102,32

		42,94

		79,64

		22,16

		21,78



		VL4

		26,13

		5,61

		120,67

		55,38

		95,15

		31,09

		22,25



		Bảng 4. Khả năng sinh trưởng của giống ngô NK66 ở các công thức thí nghiệm


Công thức

		Tỉ lệ
nảy mầm
(%)

		Chiều cao cây (cm)



		

		

		3-4 lá
(14 ngày sau gieo)

		7-9 lá
(30 ngày sau gieo)

		Trỗ cờ
(50 ngày sau gieo)

		Thu hoạch



		M01

		87,33

		25,8

		92,7

		208,4

		214,5



		M1

		92,26

		26,3

		93,5

		210,8

		216,7



		M2

		89,26

		26,5

		88,2

		207,7

		212,4



		M3

		64,06

		25,4

		83,4

		202,1

		209,8



		M4

		51,10

		22,9

		79,5

		189,6

		201,4



		VL1

		98,03

		26,6

		93,9

		208,6

		217,3



		VL2

		97,43

		26,8

		95,2

		210,7

		219,5



		VL3

		97,90

		26,7

		94,5

		211,2

		218,7



		VL4

		96,20

		26,9

		94,1

		211,4

		219,6



		

		

		

		

		

		





Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất ngô ở các công thức thí nghiệm


		Công thức

		Số
bắp/ cây

		Chiều dài bắp


(cm)

		Đường kính bắp


(cm)

		Chiều dài đuôi chuột


(cm)

		Số


hàng/bắp

		Số hạt/ hàng

		P 1000 hạt
(g)

		Năng suất
lý thuyết
(kg/ha)

		Năng suất thực thu (kg/ha)



		M01

		1,04

		19,55

		4,01

		2,42

		14,1

		30,4

		218

		5886,94

		5672,25



		M1

		1,06

		21,18

		4,50

		1,72

		14,6

		34,4

		219

		6995,39

		6784,76



		M2

		1,03

		22,03

		4,48

		1,91

		14,7

		32,4

		205

		6092,57

		5896,53



		M3

		1,01

		20,15

		4,31

		2,33

		13,7

		30,4

		215

		5426,31

		5503,81



		M4

		0,99

		20,01

		4,23

		2,56

		13,9

		30,6

		218

		5507,81

		5298,26



		VL1

		1,06

		21,56

		4,52

		1,24

		14,5

		36,5

		274

		9222,92

		8892,58



		VL2

		1,06

		22,47

		4,55

		1,40

		14,6

		37,6

		282

		9845,70

		9316,64



		VL3

		1,06

		22,59

		4,61

		1,52

		14,4

		37,2

		273

		9300,90

		8994,19



		VL4

		1,05

		22,94

		4,59

		1,61

		14,7

		37,7

		272

		9496,59

		8873,05



		CV%

		

		

		

		

		

		

		

		1,5

		1,0



		LSD0.05

		

		

		

		

		

		

		

		201,73

		127,58





3.4. Khả năng sinh trưởng và năng suất 
       ngô NK66


Kết quả ở bảng 4, 5 cho thấy, sự sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK66 có sự khác biệt đáng kể giữa các công thức. ở các công thức M1, M2 bón bổ sung kẽm với lượng thích hợp nên cây phát triển tốt, tỷ lệ hạt nảy mầm cao, các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển tốt. Công thức M3, M4 với lượng kẽm trong đất cao, tuy chưa vượt ngưỡng cho phép đối với hàm lượng kẽm trong đất nông nghiệp là 200 mg/kg nhưng bước đầu đã có biểu hiện sự ngộ độc đối với cây, làm mất cân bằng dinh dưỡng trong cây, giảm tỷ lệ nảy mầm, lá úa vàng, hoại tử, cây phát triển kém, năng suất bắp và hạt thấp.


ở công thức VL1, VL2, VL3, VL4 giống ngô NK 66 có chất lượng tốt hơn, tỷ lệ hạt nảy mầm 98%, chiều cao cây phát triển đều, năng suất cao hơn so với công thức đối chứng. Về khối lượng hạt và chất lượng hạt, do được bổ sung vật liệu zeolit-polime có khả năng điều tiết phân bón, độ ẩm và vi lượng, điều hoà mối cân bằng vật chất, dinh dưỡng và độ ẩm trong đất tạo điều kiện thuận lợi để cây phát triển nên ở công thức VL3, VL4 mặc dù được bón với hàm lượng kẽm cao và lượng phân bón giảm đi 10% nhưng cũng không gây ngộ độc cho cây, cây vẫn sinh trưởng và cho năng suất tốt và chất lượng hạt tốt (Trần Thị Như Mai và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2010).


Như vậy, các kết quả thí nghiệm cho thấy những công thức bón kẽm với hàm lượng cao không bổ sung vật liệu thì cây sẽ hấp thu trực tiếp gây ngộ độc cho cây. Còn các công thức có bổ sung zeolit-polime, dưới sự điều tiết của vật liệu hấp thu và nhả vi lượng theo nhu cầu của cây, theo cân bằng ion trong đất nên mặc dù được bón với hàm lượng cao cũng không gây ngộ độc cho cây.

Việc sử dụng polime để làm chất giữ ẩm cho cây trồng đã được các nước phát triển nghiên cứu và ứng dụng. Kết quả cho thấy, polime giúp giữ ẩm cho đất tạo điều kiện ban đầu giúp hạt nảy mầm tốt, giúp cho cây phát triển bình thường, đồng thời cung cấp, bổ sung vi lượng cần thiết cho cây thúc đẩy quá trình sinh trưởng sinh dưỡng góp phần nâng cao năng suất. 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp zeolit-polime để nâng cao hiệu quả điều tiết của hệ vật liệu. Polime có khả năng hấp phụ nước, vi lượng nhằm duy trì độ ẩm cho đất, cung cấp chất dinh dưỡng giúp hạt nảy mầm tốt, tăng khả năng sống sót của cây trong giai đoạn đầu phát triển. Zeolit là vật liệu vi mao quản, có khả năng hấp phụ tốt các vi lượng, phân bón, tăng cường độ xốp của đất, giúp rễ cây phát triển. Việc sử dụng vật liệu trên đã đem lại nhiều tính năng ưu việt: vừa có khả năng cung cấp nước và vi lượng cho cây đồng thời giúp cây hấp phụ tốt phân bón, các chất dinh dưỡng.


Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vi lượng kẽm có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và năng suất ngô. Các công thức được bổ sung kẽm với hàm lượng phù hợp cho hiệu quả sinh trưởng và năng suất cao hơn so với công thức đối chứng, phù hợp với các nghiên cứu của Dương Văn Đảm (1994) và Vũ Văn Nhân (1991) đã đưa ra. Các công thức bổ sung kẽm với hàm lượng cao, dưới sự điều tiết của vật liệu đã hấp phụ các ion kẽm lên trên cấu trúc của vật liệu và nhả dần dần ra môi trường bên ngoài theo nhu cầu sử dụng của cây và theo cân bằng ion trong đất giúp cho cây hấp thu tốt nên không bị ngộ độc.


4. KẾT LUẬN


Khảo sát ảnh hưởng của vật liệu zeolit-polime tới sự sinh trưởng và năng suất cây ngô. Kết quả thí nghiệm cho thấy vật liệu được bổ sung không làm thay đổi pH của đất, độ ẩm trong đất có vật liêu luôn được duy trì ở mức cao hơn so với các công thức không có vật liệu. Với các công thức không có vật liệu, khi hàm lượng kẽm trong đất cao, cây hấp thu trực tiếp gây ngộ độc cho cây, làm giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt, sinh trưởng và năng suất đều giảm. Việc sử dụng vật liệu zeolit-polime có tác dụng rất rõ rệt đối với sinh trưởng và phát triển của cây trồng: Tỷ lệ hạt nảy mầm, chiều cao cây, năng suất hạt đều tăng so với mẫu đối chứng. Với các công thức có bổ sung vật liệu zeolit-polime, dưới sự điều tiết của vật liệu, mặc dù được bón kẽm với hàm lượng cao nhưng cây vẫn phát triển bình thường và cho năng suất tốt. Đây là một hướng đi mới cho ngành nông nghiệp nhằm khắc phục hạn hán, cải tạo đất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm phân bón.
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